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TOM TAT

Nghién ciru nay nhidm tim hiéu anh hwéng cia phan hivu co’ vi sinh KC04-04 t&i kha ning sinh
trwdng va niang suat chat lwong cia cay thubc la trong trén dat bac mau tai Luc Nam, Bic Giang
trong vu xuan 2010. Thi nghiém gém 6 cong thirc, 3 1an nhéc lai, b tri theo kiéu ngiu nhién. Két qua
cho thay, mrc phan bén 50N:140P,05:210K,0 két hop bén vé&i 1 tan phan hivu co vi sinh da chirc
néng trén 1ha cho ning suéat cay thudc la ting 15,3% so véi dbi chirng khong bén phan hiru co da
chirc nang. Pdng thoi, cac chi tiéu chat lwong thudc la nhw thanh phan héa hoc tét cho viéc phéi ché
san pham thuéc diéu, ty I 1a say cép |, Il dat 49,4%, tong diém binh hit dat 39,5 diém, cao nhat so véi
ddi chirng. Nhw vay, bén két hop phan hivu co’ da chirc ning va phan vé co bwéc dau cho hiéu qua
cao ddi v&i cay thuéc la.

Tir khéa: Cay thudc Ia, phan hiru co vi sinh da chirc ndng, vu xuan.

SUMMARY

This research was conducted to discover effects of multi functional organic - microbial fertilizer
KC04-04 on tobacco growth, yield and quality of tobacco grown on degraded, infertile soil in Luc Nam
district, Bac Giang province in the 2010 spring season. The treatments were arranged in a
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Combined application of 1000 kg
multi - functional organic-microbial fertilizer and 50N:140P,05:210K;0/ha (i.e. treatment 5) increased
yield by 15.3% as compared with the control (only NPK). Moreover, tobacco quality criteria, such as
chemical composition for tobacco mixing formula, proportion of | + Il cure tobacco classes and total
smoking point were highly acceptable, suggesting that combined application of multi functional
organic-microbial fertilizer and inorganic fertilizer may be efficient for tobacco production.

Key words: Multi functional organic-microorganism fertilizer, spring season, tobacco.

1. DAT VAN DE

Thuc t& san xuat va tiéu thu thudc la
nguyén liéu 6 nudc ta trong thoi gian qua
cho thay thuéc 14 vang sdy (Virginia) 12 loai
nguyén liéu chinh. Cac vung trong thuéc la
trai dai ti cac tinh mién ndi phia Bic dén
cac tinh Pong Thap, An Giang ¢ phia Nam
da dang 16n vé diéu kién dat dai, khi hau va
ky thuat gieo trong.

Dé cay thudc 14 sinh trudng phat trién tot
va cho chat lugng thudc 14 nguyén liéu cao,
can phai bén phan diy du va can déi. Mot s6
loai phan phtt hop véi cay thude 14 da duge
Téng cong ty thudc la Viét Nam cung tng va
huéng dan st dung nhu: NH,NO,, K,SO,,
DAP va mot s6 loai phan hén hgp khac. Day
12 nhiing loai phan héa hoc yéu cau lugng bén
ngay cang ting, mit khac trong san xuit
thudc 14 nguyén liéu thuong dude khuyén céo
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khong nén bén phan chudng tuoci. Vi vay hién
nay dat tréng thudc 14 nguyén liéu c6 xu
huéng bi thoai héa, kha ning giti nuée, giit
phan ctua dit trong gidm sit; dat va nude co
thé bi 6 nhiém. Do bén phan héa hoc liéu
lugng cao va lién tuc, ham lugng nitrat, ham
lugng protein, nicotin trong thudc 14 nguyén
liéu téng, gdy anh hudng nghiém trong téi
chat lugng thudc 14 nguyén liéu.

Tai Bic Giang, phan 16n dat tréng thudc
14 thudc nhom dat bac mau. Day 1a loai dat
bi rtia tréi nhiéu nén dat cé6 phan tng chua,
ham lugng chat dinh dudng nghéo, néu trong
qua trinh san xuit khong c6é bién phap cai
tao thich hgp, dat s& mat siic san xuit, lam
giam hiéu qua cua san xuidt néng nghiép
(Vién Khoa hoc Nong nghiép Viét Nam,
1968; Lé Duy My, 1979).

Nghién ctu nay nhdm tim hiéu anh
huédng cta phan hiiu co vi sinh téi kha nang
sinh trudng phat trién cta cay thuéc 1a trong
trén dat bac mau, gép phan cai tao dit va
nang cao niang suit, chat lugng cay thuéc 14,
dam bao cho su phat trién bén viing.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu

Vat liéu nghién ctiu gom giong thudc la
K.326 va cac loai phan bon: phan NH,NO,,
K,S0,, supe lan, phan hiiu co vi sinh da chtc
nang (KC04-04), trong loai phdn nay ngoai
cac chung gidng vi sinh vat c¢d dinh N, con c6
su c6 mét cliia cac ching gidng vi sinh vat c6
kha ning phan huy chuyén héa lan, déi
khang bénh va kich thich quéa trinh quang
hop (Bacillus va Enterobacter).

Nghién ctiu dugc tién hanh trén dat xam
bac mau huyén Luc Nam - tinh Bic Giang,
trong thoi gian ti thang 12 nam 2009 téi
thang 9 ndm 2010.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Phan htu co vi sinh da chiic ning
(VSVDCN) duge kiém tra chat lugng trude
khi sti dung vé céc chi tiéu: RH (%), pHyq, OM
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(%), azotobacter (10°CFU/g phan), rhizobium
(10°CFU/g phan), bacillus (10°CFU/g phan),
enterobacter (10°CFU/g phan), d¢ tap khudn
theo tiéu chudn TCVN 134B-1996.

Thi nghiém déng ruéng duge bo tri tai
Chi nhanh Vién Kinh t& k§ thuat Thudc la
tai Bac Giang (x& Bao Son - Luc Nam - Bic
Giang) gbm 6 cong thic v6i 3 1an nhéc lai,
dién tich méi 6 thi nghiém 14 20 m?% Cac cong
thiic dugce b tri theo kiéu nglu nhién. Tréng
trot, chdm sbéc theo quy trinh ky thuat do
Vién Kinh té& k§ thuat Thudc 14 ban hanh d6i
véi cay thudc 14 vang sdy. Mat do gieo trong:
16.500 cay/ha (1,2 m x 0,5 m).

Cong thtc 1: 70N:140P,0; : 210 K,0O/1ha
(Nén) (ddi1 chiing).

Coéng thiic 2: Nén + 0,5 tan VSVDCN /ha.

Céng thtc 3: Nén + 1 tan VSVDCN/ha.

Céng thic 4: 30N: 140P,0,: 210K,0 + 1
t4n phan VSVDCN/ha.

Céng thic 5: 50N: 140P,0,: 210K, 0 + 1
t4n phan VSVDCN/ha.

Cong thtc 6: 90N: 140P,0,: 210K,0 + 1
t4n phan VSVDCN/ha.

Céc chi tiéu nong sinh hoc duge danh gia
theo Quy pham cac chi tiéu sinh trudng,
phat trién thuéc 14 10 TCN 426 — 2000 do Bb
Noéng nghiép va PTNT ban hanh.

Miic @6 nhiém sau bénh trén déng ruéng
dugec danh gia duwa vao cac loai sdu bénh
chinh giy hai trong diéu kién tu nhién, theo
cac phuong phap théng dung cia Cuc Bao vé
thuc vat da duge B6 Néng nghiép & PTNT
thong qua ngay 18/11/1995 va theo quy dinh
ctua Vién Kinh té& ky thuat Thudc 14.

Phan c4p 14 siy theo Tiéu chuin nganh
TCN 26-01-02 do B6 Cong nghiép ban hanh
déi véi thudc 14 vang say.

S6 liéu thi nghiém duge xt ly thong ké
theo chuong trinh Excel va SAS 6.10.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN
3.1. Kiém tra chat lugng ctia phan hitu
co vi sinh da chiic nang (KC04-04)
Trude thi nghiém, phin hiiu ¢ vi sinh da
chiic niang dugc kiém tra chat lugng (Bang 1).
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Bang 1. Chat lugng ctia phan hitu co vi sinh da chiic ning

Chi tiéu Phan hiru co vi sinh vat da chire nang (VSVDCN) TCVN 134B-1996
RH (%) 35 20- 40
PHkei 74 6-8
OM (%) 21 217%
Azotobacter (10° CFU/g phan) 1,58 > 0,01
Rhizobium (10° CFU/g phan) 1,02 > 0,01
Bacillus (10° CFU/g phan) 0,97 > 0,01
Enterobacter (10° CFU/g phan) 0,85 > 0,01
Do tap khuan (%) <2 <5
Bang 2. Thoi gian sinh trudng cua cay thudc la
co , Ra nu 10% Ra nu 90% La dau chin L& cudi chin
ong thirc . N . .
(ngay) (ngay) (ngay) (ngay)
70N : 140P,05 : 210K,0/1ha (Nén) 52,0 58,0 61,0 119,0
Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha 54,0 59,0 62,0 123,0
Nén + 1 tin VSVDCN/ha 55,0 61,0 63,0 125,0
30N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 53,0 59,0 61,0 116,0
50N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 54,0 60,0 63,0 125,0
90N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 55,0 62,0 65,0 128,0

Tu cac két quad phan tich trén cho thay
cac chi tiéu cta phan hiiu cd VSVDCN dugc
st dung trong thi nghiém nay déu dat va
vugt so véi TCVN 134B-1996.

3.2. Anh huéng ctia phan hitu co vi sinh
t6i sinh trudng, phat trién va nang
suat, chat lugng cua cAy thuéc la

3.2.1. Thdi gian sinh trudng cua cdy thudéc ld
Viéc xac dinh thoi gian né hoa cua cay

thudc 14 rat quan trong vi khi cay thuéc 1a
xuat hién nu hoa 1a ciy da ti giai doan sinh
truéng dinh dudng sang sinh trudng sinh
thuc (Bang 2). Qua trinh téng hgp va du trit
vat chat trong 1a khong con 1a quéa trinh co
ban nita, vat chét tich lay dude da bat dau
phan héa, chuyén dén dé nudi dudng hoa
qua hat, diéu d6 khong cé 10i cho néng suat
va phadm chat thudc 1a.

S6 liéu bang 2 cho thay, phan hiiu co vi
sinh da chtic nang khéng anh hudng nhiéu
t6i thoi gian bat du ra nu ciing nhu thoi
gian nd hoa rd va 14 bat dau chin, tuy nhién
d céac cong thic 2; 3; 5; 6 thoi gian 14 cudi
chin lai dai hon so v6i cong thiic 1, déc biét

cong thic 6 dai hon 9 ngay. Diéu nay cho
th4y phan hiiu c¢d vi sinh da chiic nang da
kéo dai thoi gian sinh trudng cua cay thudc
14, 14 tién dé dé tang nang suit sau nay.

3.2.2. Anh hudng cua phan hitu co vi sinh
dén mét s6" ddc diém sinh hoc ciia
cay thuédc la

Céc dic diém sinh hoc 1a nhiing chi tiéu
quan trong dé danh gia chat lugng phan su
dung va hiéu qua cta viéc bén phan (Bang

3). Vé chiéu cao cay, su sai khac c6 y nghia

dugc ghi nhan & cong thiic 3, cong thiic 5 va

cong thic 6 so v61 cong thic 1. Trén cac cong
thiic bén két hop véi phan hitu co vi sinh da
chtic ning (tri céng thic 4) c6 tong s6 14 16n
hon va vugt gia tri nho nhat c6 y nghia so véi
cong thic bon nguyén phin khoang (cong
thiic 1), trong d6 cong thtic 6 14 cao nhat (dat

27,2 14). Chi tiéu duong kinh than it c6 sy

sal khéc gitia cic cong thitc, chi c6 cong thiic

6 14 16n hon va vugt gia tri LSD,y; so véi

cong thic 1, chi tiéu nay thé hién ban chat

cua gidng it chiu anh hudng ctia ché& do bén
phéan.
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Bang 3. Mot s6 dac diém sinh hoc ctia cay thudc la

Céng thir Chiéu cao sinh hoc Téng’sé 14 Pudng kinh than
(cm) (14) (cm)
70N : 140P,05 : 210K,0O/1ha (Nén) 129,0c 23,5b 2,5bc
Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha 136,5bc 25,6a 2,5bc
Nén + 1 tdn VSVDCN/ha 140,3ab 26,4a 2,6ab
30N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tan phan VSVDCN/ha 129,5¢ 23,5b 2,4c
50N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 140,8ab 26,3a 2,6ab
90N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 145,3a 27,2a 2,7a
LSDo,0s 8,78 2,01 0,14
CV (%) 35 4.4 3,0
Chii thich: Céc gid tri ciing chi cdi khéng vueot qud giéi han sai khdc nhé nhdt ¢é ¥ nghia
Bang 4. Miic dd sau bénh hai trén cay thuéc la
Ty 1& cay mac cac bénh (%)
Cong thirc )Z?“:] Den than ™V cMmV
" Nor nst T ner nst M Ner wer  TH
70N : 140P,05 : 210K,0/1ha (Nén) ++ 0,0 4,5 8,0 0,0 8,0 12,5 0,0 2,0 9,2
Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha + 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Nén + 1 tdn VSVDCN/ha + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
f’/os'\\'/gég';ﬁgs: 210K0 + 1tanphan 00 00 00 00 10 30 00 10 20

50N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tn phan
VSVDBCN/ha

90N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tn phan
VSVDBCN/ha

+ 0,0 0,0

+ 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0

Chii thich: + sdu xanh hai it, ++ sau xanh hai trung binh
TMV: Tobacco Mosaic Virus;, CMV: Cucumis Mosaic Virus

NST: Ngay sau trong; TH: Thu hoach

3.2.3. Anh huéng ctia phén hitu co vi sinh
dén khd ndng chéng chiu cua cay
thuéc ld

T4t c& cac cong thiic déu bi sau xanh hai
tit mic hai it t61 mlc hai trung binh, trong
d6 cac cong thiic bén két hop véi phan hitu co
vi sinh bi sdu xanh phéa hoai 6 mtc d6 it hon
so v61 cong thic bén nguyén phidn khoang
(Bang 4). Trong thi nghiém dung giong K.326
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12 mot gidng thudce 14 man cdm véi TMV va
CMV (day la cac bénh do virus pha hoai), day
14 thi nghiém nam thd 2 st dung phan hiiu co
vi sinh da chtic niang bén cho cay thudc 14,
nén kha nang dé khang bénh di dugc ting
1én dang ké trén cac cong thiic bén két hgp véi
phén hitu cd vi sinh da chtic nang, ¢ thé d6 1a
do kha n#ng d6i khang ctia mdt s6 ching
gidng vi sinh vat trong phan hiiu co vi sinh da
chiic nang phat huy tac dung.
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3.2.4. Anh huéng ctia phén hitu co vi sinh
dén cdc yéu té cdu thanh ndng sudt
va ndng sudt

Vé chiéu dai 14, cao nhat 14 cong thiic 6

(dat 76,9 cm), cong thiic nay cung véi cac cong

thic 2, cong thic 3 va cong thic 5 1a 16n hon

va sal khac c6 y nghia so v6i cong thic 1.

Tuong tu nhu vay véi chi tiéu trong lugng 1a

va chiéu rong 14. Cung véi ba chi tiéu trén,

trong tham canh thuéc 14, s6 14 kinh t& 14 mot
trong nhiing chi tiéu quan trong quyét dinh
dén ning suit thuc thu (Bang 5). Két qua cho
thay trén cac céng thitic bén két hop véi phan

hitu co vi sinh da chiic nang (tru cong thic 4)

c6 s6 14 kinh t& 16n hon va sai khac c6 y nghia

so v61 cong thic bon nguyén phan khoang
(cong thic 1), trong d6 cong thic 5 (dat 23,2
1) va cong thic 6 (dat 23,9 14) 14 nhiing cong
thtic c6 s6 14 kinh t& dat cao. Diéu nay c6 anh
hudng 16n t6i ndng suit tudi va ning suat kho
cta cay thudc 14 (Bang 6).

Ning suit tuoi cao nhit 1a cong thic 6
(dat 191,3 ta/ha); cong thic 2, cong thic 3,
coéng thiic 5 va cong thiic 6 c6 nang sudt kho
16n hon va vugt gia tri nhé nhat c¢6 y nghia
so v6i cong thiic 1; nang sudt kho ting tu
11,2% - 20,6% so véi cong thiic 1. Két qua
nay 1a phu hop véi anh hudng ctia phan hiiu
co vi sinh da chtic nang dén cac yéu td ciu
thanh ning suit ctia thudc la.

Bang 5. Cac yéu t6 cAu thanh ning suat

A £ o :, Trongluwongla sé la
Céng thirc Chiéu dai la lon nhat Chiéu rong l1a I&n nhat 16N nhat Kinh t&
(cm) (cm) 14
(9) (1)
70N : 140P,0s : 210K,0/1ha (Nén) 67,0b 23,6b 62,8c 19,3c
Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha 73,8a 27,3a 72,3b 22,2b
Nén + 1 tdn VSVDCN/ha 75,2a 28,0a 75,1ab 23,0ab
30N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan
VSVDCN/ha 67,3b 24,0b 62,8c 19,1c
50N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan
VSVDCN/ha 75,0a 28,2a 75,3ab 23,2ab
90N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan
VSVDCN/ha 76,9a 29,1a 79,9a 23,9a
LSDo 05 5,00 2,46 6,54 1,68
CV (%) 3,8 51 5,0 4,2

Chii thich: Céc gid tri ciing chif cdi khong vieot qud gici han sai khdc nhé nhat ¢é ¥ nghia

Bang 6. Nang suit thudc la

Codng thire

N&ng suét twoi

Nang suét kho % so vé&i dbi ching

(ta/ha) (ta/ha) (%)
70N : 140P,05 : 210K,0/1ha (Nén) 162,8¢c 17,0c 100,0
Nén + 0,5 tn VSVDCN /ha 175,3b 18,9b 111,2
Nén + 1 tn VSVDCN/ha 179,6b 19,6ab 115,3
30N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 162,5¢ 16,9¢c 99,4
50N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 179,2b 19,6ab 115,3
90N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 191,3a 20,5a 120,6
LSDo.0s 8,83 0,94
CV (%) 2,8 2,8

Chii thich: Céc gid tri ciing chit cdi khéng vieot qud gici han sai khdc nhé nhat cé ¥ nghia
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3.2.5. Anh huéng ctia phén hitu co vi sinh
dén chdt lugng thudc la

Chat lugng cta thudc 14 nguyén liéu 1a
mot dic diém mang tinh tuong déi, thay doi
theo thdi gian, theo dia phuong va phu thudc
vao mdi ca nhan. Chat lugng cua thudc la
nguyén liéu néi 1én su cin d6i ctia cic dic tinh
tu nhién, cia san phdm pha hgp véi sé thich
ciia nhém ngudi tiéu ding ¢ thoi diém va dia
phuong nhat dinh. Nhiéu dic tinh vat 1y va
hoa hoc duge st dung dé danh gia chét luong.
Ngay nay dé danh gia chat lugng cia thudc 14
nguyén liéu, nguoi ta két hop ca ba dang danh
gia: phin cap xac dinh ty 1& cac cap loai 14 siy;
phan tich ham lugng mét s chat anh hudng
chinh dén chat lugng; binh hit cdm quan.

S6 liéu bang 7 cho thay, chi tiéu nicotin 6
cac cong thiic bén két hop véi phan hiiu co vi
sinh da chiic ning déu thap hon so véi cong
thic bén nguyén phan khoang (cong thic 1)

dao dong tu 2,32 (cong thic 5) — 2,64% (cong
thiic 6); tuong tu d6 1a chi tiéu N téng sb,
trong d6 cong thic 5 c6 N tong s6 14 thap nhat
(dat 1,90%). Ham lugng duong khii ting manh
trén cac cong thiic bén két hop, céng thiic 5 co
ham lugng duong khii cao nhat (dat 18,2%);
ham lugng clo hoa tan trén cac cong thic déu
nho hon 1%. Nhin chung cac chi tiéu nicotin; N
tong s6, dudng kht, clo & tit ca cac cong thiic
déu dat yéu cau dé dua vao phoi ché san xuét
thuéc diéu, trong d6 & cac cong thic bén két
hgp v61 phan hiiu ¢o vi sinh da chtc néng, dic
biét céng thic 5 c6 cac chi tidu 6 mic can déi
nhat, diéu nay cé duge d6 1a do méi trusng dat
trong thudc 14 sau hai niam bén két hgp véi
phan hiiu co vi sinh da dudc cai thién theo
chiéu huéng pht hop hon véi sinh truéng cua
cay thudc 14, gitp ciy dong hoéa cac chit dinh
dudng mot cach can d6i, gép phan nang cao
chat lugng thudc 14 nguyén liéu.

Bang 7. Anh huéng ctia phan hitu co vi sinh t6i thanh phan héa hoc
cua thudc la nguyén liéu

Cong thire Ni(l:’otin Nitor toéng sb Du’c‘rrsg khr Colo

(%) (%) (%) (%)

70N : 140P,05 : 210K,0/1ha (N&n) 2,66 2,17 14,1 0,60
Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha 2,40 2,03 16,5 0,55
Nén + 1 tdn VSVDCN/ha 2,42 2,05 16,7 0,55
30N: 140P,0s: 210K;0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 2,37 1,98 16,3 0,53
50N: 140P,0s: 210K;0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 2,32 1,90 18,2 0,50
90N: 140P,05: 210K,0 + 1 tAn phan VSVDCN/ha 2,64 2,15 16,7 0,60

Bang 8. Anh hudng ctia phan hitu co vi sinh t&i cip loai va diém binh hat

. . Ty lé 14 séy cap I+l : o%) Do Mau Téng

Céng thire (%) Huong Vi nang chay s&c diém

70N : 140P,05 : 210K,0/1ha (Né&n) 31,0 9,2 9,1 7,0 6,0 6,0 37,3

Nén + 0,5 tAn VSVDCN /ha 39,7 9,6 9,5 7,0 6,0 6,5 38,6

Nén + 1 tAn VSVDCN/ha 42,8 9,7 9,6 7,0 6,0 7,0 39,3
30N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan

VSVDCN/ha 39,5 9,6 9,6 7,0 6,0 7,0 39,2
50N: 140P,0s: 210K,0 + 1 tAn phan

VSVDCN/ha 49.4 9,8 97 7,0 6,0 70 395
90N: 140P,0s: 210K;0 + 1 tAn phan

VSVDCN/ha 38,2 9,5 9,3 7,0 6,0 6,0 37,8
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Nguyén Thé Binh, Nguyén Xuén Thanh

Ty 1& 14 s&y Cpy thé hién phidm cip va
chat luong thudc 14; cac cong thic 2; 3; 4; 5
va 6 co ty 1é 14 sdy dat cap I+II cao hon so véi
cong thtic 1 (dat 31,0%), cong thic 5 c6 ty 1&
nay la cao nhat (dat 49,4%) nhiéu hon 18,4%
so véi cong thic 1, cong thic 6 1a thap hon
(dat 38,2%), nhu vay néu bén ting dam thi
sé lam giam ty 1& 14 sdy dat cdp LIL Diém
huong va diém vi trén cac cong thic bén két
hop véi phan hitu co vi sinh déu cao hon so
v6i cong thiic bon nguyén phin khoang (céng
thiic 1), trong d6 cong thiic 5 c¢6 s6 diém la
cao nhit trén hai chi tiéu nay (9,8 va 9,7
diém). Diém d6 ning, d6 chay la gidng nhau
d céc cong thic thi nghiém; cac cong thiic 3;
4; 5 ¢6 diộm mau sic cao hon so vội cong
thite 112 1 diém.

Téng diém binh hut 1a téng hop diém
cla cac chi tiéu: huong; vi; dd ning; dd chay;
mau sic, néu tong diém nay cang cao thi
chting t6 chat lugng thudc 14 cang tot. So liéu
bang 8 cho thay, phan hiiu co vi sinh da chiic
ning c6 kha ning lam tiang chat lugng thudc
14 nguyén liéu, trong dé cong thiic 5 ¢ tong
diém binh hut cao nh4t (dat 39,5 diém). Piéu
nay c6 thé duge giai thich d6 1a do viéc tang
ham lugng chat hitu co trong dat, do su hoat
dong cua cac chiing gidng vi sinh vat hitu ich
dudc bd sung vao trong dat, gitp tang cudng
qua trinh déng héa, hap thu cac chat dinh
dudng ctia cdy thuéc 14, ting cuong sy van
chuyén va tich liy vat chat kho vé 14, lam
gidm ham lugng nudc trong 14 thude, vi vay
gitp cho 14 thuéc dat phdm cidp va mau sic
tot hon sau khi say.

4. KET LUAN

Viéc bén két hop gitia phan hitu co vi
sinh da chiic nédng véi phédn khoang trén cac
cong thic 2; cong thic 3; cong thic 5 va cong
thiic 6 da lam ting qua trinh sinh trudng,
phat trién va kha nang chéng chiu, dic biét
lam tang cAc yéu t6 cAu thanh ning suit cua
cdy thudc 14, qua dé lam tiang ning suit;

ning sudt kho trén cac coéng thiic niy ting
tu 11,2% — 20,6% so véi cong thiic 1.

Ngoai ra, phin httu c¢d vi sinh con c6 tac
dung néang cao phadm chit caa thudc la
nguyén liéu, céng thiic 5 dat chat ludng cao
nh&t trén tat ca cic chi tiéu lién quan téi
chat lugng thudc la: thanh phan héa hoc tét
cho viéc phoi ché san phdm thuéc diéu, ty 1&
la sdy dat cap I + II cao (dat 49,4%), téng
diém binh hut 1a cao nh4t (dat 39,5 diém).
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ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHỐI TRỘN PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐA CHỨC NĂNG (KC04-04) VỚI PHÂN HÓA HỌC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU


Effects of Mixing between Multi Functional Organic-Microbial Fertilizer (KC04-04) with Chemical Fertilizer on Yield and Quality of Tobacco


Nguyễn Thế Bình,  Nguyễn Xuân Thành


Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: ntbinh@hua.edu.vn
Ngày gửi đăng: 09.12.2010;           Ngày chấp nhận: 25.05.2011

TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh KC04-04 tới khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng của cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2010. Thí nghiệm gồm 6 công thức, 3 lần nhắc lại, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, mức phân bón 50N:140P2O5:210K2O kết hợp bón với 1 tấn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng trên 1ha cho năng suất cây thuốc lá tăng 15,3% so với đối chứng không bón phân hữu cơ đa chức năng. Đồng thời, các chỉ tiêu chất lượng thuốc lá như thành phần hóa học tốt cho việc phối chế sản phẩm thuốc điếu, tỷ lệ lá sấy cấp I, II đạt 49,4%, tổng điểm bình hút đạt 39,5 điểm, cao nhất so với đối chứng. Như vậy, bón kết hợp phân hữu cơ đa chức năng và phân vô cơ bước đầu cho hiệu quả cao đối với cây thuốc lá.


Từ khóa: Cây thuốc lá, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng, vụ xuân. 


SUMMARY


This research was conducted to discover effects of multi functional organic - microbial fertilizer KC04-04 on tobacco growth, yield and quality of tobacco grown on degraded, infertile soil in Luc Nam district, Bac Giang province in the 2010 spring season. The treatments were arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Combined application of 1000 kg multi - functional organic-microbial fertilizer and 50N:140P2O5:210K2O/ha (i.e. treatment 5) increased  yield by 15.3%  as compared with the control (only NPK). Moreover, tobacco quality criteria,  such as chemical composition for tobacco mixing formula, proportion of I + II cure tobacco classes and total smoking point were highly acceptable, suggesting that combined application of multi functional organic-microbial fertilizer and inorganic fertilizer may be efficient for tobacco production. 

Key words: Multi functional organic-microorganism fertilizer, spring season, tobacco.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Thực tế sản xuất và tiêu thụ thuốc lá nguyên liệu ở nước ta trong thời gian qua cho thấy thuốc lá vàng sấy (Virginia) là loại nguyên liệu chính. Các vùng trồng thuốc lá trải dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh Đồng Tháp, An Giang ở phía Nam  đa dạng lớn về điều kiện đất đai, khí hậu và kỹ thuật gieo trồng.


Để cây thuốc lá sinh trưởng phát triển tốt và cho chất lượng thuốc lá nguyên liệu cao, cần phải bón phân đầy đủ và cân đối. Một số loại phân phù hợp với cây thuốc lá đã được Tổng công ty thuốc lá Việt Nam cung ứng và hướng dẫn sử dụng như: NH4NO3, K2SO4, DAP và một số loại phân hỗn hợp khác. Đây là những loại phân hóa học yêu cầu lượng bón ngày càng tăng, mặt khác trong sản xuất thuốc lá nguyên liệu thường được khuyến cáo không nên bón phân chuồng tươi. Vì vậy hiện nay đất trồng thuốc lá nguyên liệu có xu hướng bị thoái hóa, khả năng giữ nước, giữ phân của đất trồng giảm sút; đất và nước có thể bị ô nhiễm. Do bón phân hóa học liều lượng cao và liên tục, hàm lượng nitrat, hàm lượng protein, nicotin trong thuốc lá nguyên liệu tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng thuốc lá nguyên liệu. 

Tại Bắc Giang, phần lớn đất trồng thuốc lá thuộc nhóm đất bạc màu. Đây là loại đất bị rửa trôi nhiều nên đất có phản ứng chua, hàm lượng chất dinh dưỡng nghèo, nếu trong quá trình sản xuất không có biện pháp cải tạo thích hợp, đất sẽ mất sức sản xuất, làm giảm hiệu quả của sản xuất nông nghiệp (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 1968; Lê Duy Mỳ, 1979). 


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh tới khả năng sinh trưởng phát triển của cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu, góp phần cải tạo đất và nâng cao năng suất, chất lượng cây thuốc lá, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Vật liệu nghiên cứu gồm giống thuốc lá K.326 và các loại phân bón: phân NH4NO3, K2SO4, supe lân, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04), trong loại phân này ngoài các chủng giống vi sinh vật cố định N2 còn có sự có mặt của các chủng giống vi sinh vật có khả năng phân hủy chuyển hóa lân, đối kháng bệnh và kích thích quá trình quang hợp (Bacillus và Enterobacter). 


Nghiên cứu được tiến hành trên đất xám bạc màu huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang, trong thời gian từ tháng 12 năm 2009 tới tháng 9 năm 2010.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (VSVĐCN) được kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng về các chỉ tiêu: RH (%), pHKCl, OM (%), azotobacter (109CFU/g phân), rhizobium (109CFU/g phân), bacillus (109CFU/g phân), enterobacter (109CFU/g phân), độ tạp khuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 134B-1996. 


Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí tại Chi nhánh Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá tại Bắc Giang (xã Bảo Sơn - Lục Nam - Bắc Giang) gồm 6 công thức với 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 20 m2. Các công thức được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Trồng trọt, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật do Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá ban hành đối với cây thuốc lá vàng sấy. Mật độ gieo trồng: 16.500 cây/ha (1,2 m x 0,5 m).


Công thức 1: 70N:140P2O5 : 210 K2O/1ha (Nền) (đối chứng).


Công thức 2:  Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha.


Công thức 3: Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha.


Công thức 4: 30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha.


Công thức 5: 50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha.


Công thức 6: 90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha.


Các chỉ tiêu nông sinh học được đánh giá theo Quy phạm các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển thuốc lá 10 TCN 426 – 2000 do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. 


Mức độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng được đánh giá dựa vào các loại sâu bệnh chính gây hại trong điều kiện tự nhiên, theo các phương pháp thông dụng của Cục Bảo vệ thực vật đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT thông qua ngày 18/11/1995 và theo quy định của Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá.


Phân cấp lá sấy theo Tiêu chuẩn ngành TCN 26-01-02 do Bộ Công nghiệp ban hành đối với thuốc lá vàng sấy.


Số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê theo chương trình Excel và SAS 6.10.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Kiểm tra chất lượng của phân hữu
       cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04)


Trước thí nghiệm, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng được kiểm tra chất lượng (Bảng 1).

		Bảng 1. Chất lượng của phân hữu cơ vi sinh đa chức năng


Chỉ tiêu

		Phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng (VSVĐCN)

		TCVN 134B-1996



		RH (%)

		35

		20- 40



		pHKCl

		7,4

		6-8



		OM (%)

		21

		≥ 17%



		Azotobacter (109 CFU/g phân)

		1,58

		> 0,01



		Rhizobium (109 CFU/g phân)

		1,02

		> 0,01



		Bacillus (109 CFU/g phân)

		0,97

		> 0,01



		Enterobacter (109 CFU/g phân)

		0,85

		> 0,01



		Độ tạp khuẩn (%)

		<2

		<5





Bảng 2. Thời gian sinh trưởng của cây thuốc lá


		Công thức

		Ra nụ 10%
(ngày)

		Ra nụ 90%
(ngày)

		Lá đầu chín
(ngày)

		Lá cuối chín 
(ngày)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		52,0

		58,0

		61,0

		119,0



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		54,0

		59,0

		62,0

		123,0



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		55,0

		61,0

		63,0

		125,0



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		53,0

		59,0

		61,0

		116,0



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		54,0

		60,0

		63,0

		125,0



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		55,0

		62,0

		65,0

		128,0



		

		

		

		

		





Từ các kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu của phân hữu cơ VSVĐCN được sử dụng trong thí nghiệm này đều đạt và vượt so với TCVN 134B-1996. 


3.2. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh
       tới sinh trưởng, phát triển và năng
       suất, chất lượng của cây thuốc lá


3.2.1. Thời gian sinh trưởng của cây thuốc lá

Việc xác định thời gian nở hoa của cây thuốc lá rất quan trọng vì khi cây thuốc lá xuất hiện nụ hoa là cây đã từ giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực (Bảng 2). Quá trình tổng hợp và dự trữ vật chất trong lá không còn là quá trình cơ bản nữa, vật chất tích lũy được đã bắt đầu phân hóa, chuyển đến để nuôi dưỡng hoa quả hạt, điều đó không có lợi cho năng suất và phẩm chất thuốc lá.


Số liệu bảng 2 cho thấy, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng không ảnh hưởng nhiều tới thời gian bắt đầu ra nụ cũng như thời gian nở hoa rộ và lá bắt đầu chín, tuy nhiên ở các công thức 2; 3; 5; 6 thời gian lá cuối chín lại dài hơn so với công thức 1, đặc biệt

công thức 6 dài hơn 9 ngày. Điều này cho thấy phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đã kéo dài thời gian sinh trưởng của cây thuốc lá, là tiền đề để tăng năng suất sau này.


3.2.2. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh
          đến một số đặc điểm sinh học của
          cây thuốc lá


Các đặc điểm sinh học là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng phân sử dụng và hiệu quả của việc bón phân (Bảng 3). Về chiều cao cây, sự sai khác có ý nghĩa được ghi nhận ở công thức 3, công thức 5 và công thức 6 so với công thức 1. Trên các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (trừ công thức 4) có tổng số lá lớn hơn và vượt giá trị nhỏ nhất có ý nghĩa so với công thức bón nguyên phân khoáng (công thức 1), trong đó công thức 6 là cao nhất (đạt 27,2 lá). Chỉ tiêu đường kính thân ít có sự sai khác giữa các công thức, chỉ có công thức 6 là lớn hơn và vượt giá trị LSD0,05 so với công thức 1, chỉ tiêu này thể hiện bản chất của giống ít chịu ảnh hưởng của chế độ bón phân.

Bảng 3. Một số đặc điểm sinh học của cây thuốc lá


		Công thức

		Chiều cao sinh học (cm)

		Tổng số lá
(lá)

		Đường kính thân (cm)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		129,0c

		23,5b

		2,5bc



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		136,5bc

		25,6a

		2,5bc



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		140,3ab

		26,4a

		2,6ab



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		129,5c

		23,5b

		2,4c



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		140,8ab

		26,3a

		2,6ab



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		145,3a

		27,2a

		2,7a



		LSD0,05

		8,78

		2,01

		0,14



		CV (%)

		3,5

		4,4

		3,0





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


Bảng 4. Mức độ sâu bệnh hại trên cây thuốc lá


		Công thức

		Sâu
xanh
hại

		Tỷ lệ cây mắc các bệnh (%)



		

		

		Đen thân

		TMV

		CMV



		

		

		20 NST

		40 NST

		TH

		20 NST

		40 NST

		TH

		20 NST

		40 NST

		TH



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		++

		0,0

		4,5

		8,0

		0,0

		8,0

		12,5

		0,0

		2,0

		9,2



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		+

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		1,0

		1,0

		0,0

		0,0

		1,0



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		0,0

		0,0



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		3,0

		0,0

		1,0

		2,0



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		0,0

		0,0



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		+

		0,0

		0,0

		1,0

		0,0

		1,0

		2,0

		0,0

		0,0

		1,0





Chú thích: + sâu xanh hại ít, ++ sâu xanh hại trung bình
                          TMV: Tobacco Mosaic Virus; CMV: Cucumis Mosaic Virus
                          NST: Ngày sau trồng; TH: Thu hoạch


3.2.3. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh
          đến khả năng chống chịu của cây
           thuốc lá


Tất cả các công thức đều bị sâu xanh hại từ mức hại ít tới mức hại trung bình, trong đó các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh bị sâu xanh phá hoại ở mức độ ít hơn so với công thức bón nguyên phân khoáng (Bảng 4). Trong thí nghiệm dùng giống K.326


là một giống thuốc lá mẫn cảm với TMV và CMV (đây là các bệnh do virus phá hoại), đây là thí nghiệm năm thứ 2 sử dụng phân hữu cơ vi sinh đa chức năng bón cho cây thuốc lá, nên khả năng đề kháng bệnh đã được tăng lên đáng kể trên các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đa chức năng, có thể đó là do khả năng đối kháng của một số chủng giống vi sinh vật trong phân hữu cơ vi sinh đa chức năng phát huy tác dụng. 


3.2.4. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh
           đến các yếu tố cấu thành năng suất
           và năng suất


Về chiều dài lá, cao nhất là công thức 6 (đạt 76,9 cm), công thức này cùng với các công thức 2, công thức 3 và công thức 5 là lớn hơn và sai khác có ý nghĩa so với công thức 1. Tương tự như vậy với chỉ tiêu trọng lượng lá và chiều rộng lá. Cùng với ba chỉ tiêu trên, trong thâm canh thuốc lá, số lá kinh tế là một trong những chỉ tiêu quan trọng quyết định đến năng suất thực thu (Bảng 5). Kết quả cho thấy trên các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (trừ công thức 4) có số lá kinh tế lớn hơn và sai khác có ý nghĩa so với công thức bón nguyên phân khoáng (công thức 1), trong đó công thức 5 (đạt 23,2 lá) và công thức 6 (đạt 23,9 lá) là những công thức có số lá kinh tế đạt cao. Điều này có ảnh hưởng lớn tới năng suất tươi và năng suất khô của cây thuốc lá (Bảng 6).


Năng suất tươi cao nhất là công thức 6 (đạt 191,3 tạ/ha); công thức 2, công thức 3, công thức 5 và công thức 6 có năng suất khô lớn hơn và vượt giá trị nhỏ nhất có ý nghĩa so với công thức 1; năng suất khô tăng từ 11,2% - 20,6% so với công thức 1. Kết quả này là phù hợp với ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đến các yếu tố cấu thành năng suất của thuốc lá.


		Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất 


Công thức

		Chiều dài lá lớn nhất
(cm)

		Chiều rộng lá lớn nhất (cm)

		Trọng lượng lá lớn nhất
(g)

		Số lá
kinh tế
(lá)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		67,0b

		23,6b

		62,8c

		19,3c



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		73,8a

		27,3a

		72,3b

		22,2b



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		75,2a

		28,0a

		75,1ab

		23,0ab



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		67,3b

		24,0b

		62,8c

		19,1c



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		75,0a

		28,2a

		75,3ab

		23,2ab



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		76,9a

		29,1a

		79,9a

		23,9a



		LSD0.05

		5,00

		2,46

		6,54

		1,68



		CV (%)

		3,8

		5,1

		5,0

		4,2





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


Bảng 6. Năng suất thuốc lá


		Công thức

		Năng suất tươi (tạ/ha)

		Năng suất khô (tạ/ha)

		% so với đối chứng (%)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		162,8c

		17,0c

		100,0



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		175,3b

		18,9b

		111,2



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		179,6b

		19,6ab

		115,3



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		162,5c

		16,9c

		99,4



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		179,2b

		19,6ab

		115,3



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		191,3a

		20,5a

		120,6



		LSD0.05

		8,83

		0,94

		



		CV (%)

		2,8

		2,8

		



		

		

		

		





Chú thích: Các giá trị cùng chữ cái không vượt quá giới hạn sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa


3.2.5. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh
          đến chất lượng thuốc lá


Chất lượng của thuốc lá nguyên liệu là một đặc điểm mang tính tương đối, thay đổi theo thời gian, theo địa phương và phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Chất lượng của thuốc lá nguyên liệu nói lên sự cân đối của các đặc tính tự nhiên, của sản phẩm phù hợp với sở thích của nhóm người tiêu dùng ở thời điểm và địa phương nhất định. Nhiều đặc tính vật lý và hoá học được sử dụng để đánh giá chất lượng. Ngày nay để đánh giá chất lượng của thuốc lá nguyên liệu, người ta kết hợp cả ba dạng đánh giá: phân cấp xác định tỷ lệ các cấp loại lá sấy; phân tích hàm lượng một số chất ảnh hưởng chính đến chất lượng; bình hút cảm quan.


Số liệu bảng 7 cho thấy, chỉ tiêu nicotin ở các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đều thấp hơn so với công thức bón nguyên phân khoáng (công thức 1) 


dao động từ 2,32 (công thức 5) – 2,64% (công thức 6); tương tự đó là chỉ tiêu N tổng số, trong đó công thức 5 có N tổng số là thấp nhất (đạt 1,90%). Hàm lượng đường khử tăng mạnh trên các công thức bón kết hợp, công thức 5 có hàm lượng đường khử cao nhất (đạt 18,2%); hàm lượng clo hòa tan trên các công thức đều nhỏ hơn 1%. Nhìn chung các chỉ tiêu nicotin; N tổng số, đường khử, clo ở tất cả các công thức đều đạt yêu cầu để đưa vào phối chế sản xuất thuốc điếu, trong đó ở các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đa chức năng, đặc biệt công thức 5 có các chỉ tiêu ở mức cân đối nhất, điều này có được đó là do môi trường đất trồng thuốc lá sau hai năm bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đã được cải thiện theo chiều hướng phù hợp hơn với sinh trưởng của cây thuốc lá, giúp cây đồng hóa các chất dinh dưỡng một cách cân đối, góp phần nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên liệu.


Bảng 7. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh tới thành phần hóa học
của thuốc lá nguyên liệu


		Công thức

		Nicotin
(%)

		Nitơ tổng số
(%)

		Đường khử (%)

		Clo
(%)



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		2,66

		2,17

		14,1

		0,60



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		2,40

		2,03

		16,5

		0,55



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		2,42

		2,05

		16,7

		0,55



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,37

		1,98

		16,3

		0,53



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,32

		1,90

		18,2

		0,50



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		2,64

		2,15

		16,7

		0,60





Bảng 8. ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh tới cấp loại và điểm bình hút


		Công thức

		Tỷ lệ  lá sấy cấp I+II
(%)

		Hương

		Vị

		Độ nặng

		Độ cháy

		Màu sắc

		Tổng điểm



		70N : 140P2O5 : 210K2O/1ha (Nền)

		31,0

		9,2

		9,1

		7,0

		6,0

		6,0

		37,3



		Nền + 0,5 tấn VSVĐCN /ha

		39,7

		9,6

		9,5

		7,0

		6,0

		6,5

		38,6



		Nền + 1 tấn VSVĐCN/ha

		42,8

		9,7

		9,6

		7,0

		6,0

		7,0

		39,3



		30N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		39,5

		9,6

		9,6

		7,0

		6,0

		7,0

		39,2



		50N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		49,4

		9,8

		9,7

		7,0

		6,0

		7,0

		39,5



		90N: 140P205: 210K2O + 1 tấn phân VSVĐCN/ha

		38,2

		9,5

		9,3

		7,0

		6,0

		6,0

		37,8





Tỷ lệ lá sấy CI+II thể hiện phẩm cấp và chất lượng thuốc lá; các công thức 2; 3; 4; 5 và 6 có tỷ lệ lá sấy đạt cấp I+II cao hơn so với công thức 1 (đạt 31,0%), công thức 5 có tỷ lệ này là cao nhất (đạt 49,4%) nhiều hơn 18,4% so với công thức 1, công thức 6 là thấp hơn (đạt 38,2%), như vậy nếu bón tăng đạm thì sẽ làm giảm tỷ lệ lá sấy đạt cấp I,II. Điểm hương và điểm vị trên các công thức bón kết hợp với phân hữu cơ vi sinh đều cao hơn so với công thức bón nguyên phân khoáng (công thức 1), trong đó công thức 5 có số điểm là cao nhất trên hai chỉ tiêu này (9,8 và 9,7 điểm). Điểm độ nặng, độ cháy là giống nhau ở các công thức thí nghiệm; các công thức 3; 4; 5 có điểm màu sắc cao hơn so với công thức 1 là 1 điểm.


Tổng điểm bình hút là tổng hợp điểm của các chỉ tiêu: hương; vị; độ nặng; độ cháy; màu sắc, nếu tổng điểm này càng cao thì chứng tỏ chất lượng thuốc lá càng tốt. Số liệu bảng 8 cho thấy, phân hữu cơ vi sinh đa chức năng có khả năng làm tăng chất lượng thuốc lá nguyên liệu, trong đó công thức 5 có tổng điểm bình hút cao nhất (đạt 39,5 điểm). Điều này có thể được giải thích đó là do việc tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất, do sự hoạt động của các chủng giống vi sinh vật hữu ích được bổ sung vào trong đất, giúp tăng cường quá trình đồng hóa, hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây thuốc lá, tăng cường sự vận chuyển và tích lũy vật chất khô về lá, làm giảm hàm lượng nước trong lá thuốc, vì vậy giúp cho lá thuốc đạt phẩm cấp và màu sắc tốt hơn sau khi sấy.


4. KẾT LUẬN


Việc bón kết hợp giữa phân hữu cơ vi sinh đa chức năng với phân khoáng trên các công thức 2; công thức 3; công thức 5 và công thức 6 đã làm tăng quá trình sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu, đặc biệt làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất của cây thuốc lá, qua đó làm tăng năng suất; năng suất khô trên các công thức này tăng từ 11,2% – 20,6% so với công thức 1.


Ngoài ra, phân hữu cơ vi sinh còn có tác dụng nâng cao phẩm chất của thuốc lá nguyên liệu, công thức 5 đạt chất lượng cao nhất trên tất cả các chỉ tiêu liên quan tới chất lượng thuốc lá: thành phần hóa học tốt cho việc phối chế sản phẩm thuốc điếu, tỷ lệ lá sấy đạt cấp I + II cao (đạt 49,4%), tổng điểm bình hút là cao nhất (đạt 39,5 điểm). 
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